BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Năm báo cáo :  2011
Tên công ty 
: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD CÔNG TRÌNH 3
Tên viết tắt 

: CT3

Trụ sở chính 
: Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại

: 08.38339390
Vốn điều lệ

: 55.609.980.000 đồng

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng :

Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 là đơn vị thành viên của tổng công ty đường sắt Việt nam. Tiền thân là công ty công trình đường sắt 3 được thành lập theo Quyết định số 1125 TC/QĐ ngày 10 tháng 8 năm 1977 của bộ Giao thông vận tải. Và Quyết định thành lập DNNN số 1024/QĐ/TCCB-LĐ ngày 27 tháng 5 năm 1993 của Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quûa doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ Nghị định số 64/2002/NÑ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần (quyết định 4036/QÑ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003). Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới công ty cổ phần từ ngày 23 tháng 9 năm 2004 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002692 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 9 năm 2004). Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu là : 13.439.600. 000 đồng (Mười ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng). Thay đổi lần thứ  7 ngày 11 tháng 11 năm 2011  do Sở kế hoạch đầu tư Tp HCM cấp là : 55.609.980.000  ( Năm  mươi lăm tỷ sáu trăm lẻ chín triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng  chẵn ./. ) với MSDN 0300421520
2. Quá trình phát triển
+ Ngành nghề kinh doanh : 

. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan ( MN : 7110 – chính ) : 

Chi tiết : Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, đường dây dưới 35KV.. Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Khảo sát, lập dự án đầu tư, giám sát thi công công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp không do Công ty thi công. Thiết kế: Tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, nội ngoại thất công trình, công trình giao thông (cầu, đường bộ). Tư vấn thiết kế. Thiết kế xây doing công trình hạ tầng kỹ thuật , đo thị. Kiểm định chất lượng công trình xây doing.

b. Xây dựng  công trình đường sắt và đường bộ  ( MN : 4210 )

c. Chuẩn bị mặt bằng ( MN : 4312 )

Chi tiết : Đào, đắp, san lấp mặt bằng tạo bãi.

d. Sản xuất bê tông, các sản phẩm từ xi măng và thạch cao( MN : 2395)

Chi tiết : Sản xuất tà vẹt, cấu kiện bê tông ( không : sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải kim loại , xi mạ điện, rèn , đúc , cán kéo kim loại, dập cắt gò, hàn, sơn tại trụ sở). Sản xuất vật liệu xây doing( không sản xuất tại trụ sở)

e. Sản xuất các cấu kiện kim loại ( MN : 2511 )

Chi tiết : Sản xuất cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí ( không : sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải kim loại , xi mạ điện, rèn , đúc , cán kéo kim loại, dập cắt gò, hàn, sơn tại trụ sở). 

g. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác ( MN : 4290 )

Chi tiết : Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khu dân cư, đô thị . Xây dựng công trình thủy lợi.

h. Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ( MN : 6810 )

Chi tiết :  Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất động sản.

i.Sửa chữa thiết bị khác ( MN : 3319 )

Chi tiết :  Sửa chữa xe máy, phương tiện,  thiết bị giao thông vận tải. 

k. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu ( MN : 4669 )

Chi tiết : Mua bán vật tư, thiết bị giao thông vận . Mua bán vật liệu xây doing. Mua bán , cho thuê máy móc thiết bị , phụ tùng ngành công nghiệp , ngành giao thông vận tải.

l. Vận tải hành khách đường bộ khác ( MN : 4932 )

Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.

m. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động ( MN : 5610 )

Chi tiết : Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn ( không kinh doanh tại trụ sở ). 
+ Tình hình hoạt động : 
Để đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu qủa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khi chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức công ty cổ phần trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị xây lắp nói chung và Công ty nói riêng tuy còn gặp nhiều khó khăn, trước thực trạng này với sự năng động, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, ban điều hành công ty, khai thác các lợi thế sẵn có của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, vị thế đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năng động, được sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của ngành Đường sắt, các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài ngành, lãnh đạo Công ty đã xây dựng chiến lược và những quyết sách, biện pháp hữu hiệu về ổn định tổ chức, sắp xếp các phòng nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác tham mưu, xây dựng các quy chế và cơ chế hoạt động phù hợp với điều kiện hoạt động và đặc thù công việc của từng đơn vị, thực hiện phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm với quyền hạn, nghĩa vụ với quyền lợi, tạo sự chủ động cho các Xí nghiệp thành viên thực hiện nhiệm vụ thi công, linh hoạt tìm kiếm việc làm, đầu tư năng cao năng lực sản xuất đủ sức cạnh tranh đấu thầu công trình, thực hiện các dự án lớn. Cơ chế quản ly,ù điều hành thống nhất từ Công ty đến các đơn vị. Chú trọng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và quan hệ với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư trong và ngoài ngành tìm kiếm đấu thầu công trình, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tay nghề nâng cao chất lượng lao động, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng đổi mới thiết bị thi công cầu đường sắt, đường bộ, công nghệ cắt - khoan - hàn tự động (CNC) sản xuất dầm cầu thép, kết cấu thép, thiết bị thi công cầu lớn, dầm bê tông dự ứng lực v.v… , phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng. Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thi công cầu, đường, sản xuất sản phẩm mới, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.9001:2000 trong sản xuất . Mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh đa ngành, đa dạng hóa sản phẩm, bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty và xu thế phát triển của các đơn vị xây lắp hiện nay, đã khảng định được vị thế và uy tín của Công ty cả trong và ngoài ngành, góp phần quan trọng nâng cao hiệu qủa, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Vì vậy hiện nay Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 được đánh gía là đơn vị có thế mạnh trong thi công cầu, đường sắt, đường bộ, sản xuất dầm cầu thép, là Công ty mạnh của ngành đường sắt khu vực phía Nam, nhờ vậy Công ty trúng thầu khá nhiều công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp v.v… sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu qủa kinh tế, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. 

Thành lập năm 1977, qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 được thừa kế những thành tích đã đạt được  trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Với những thành tích đạt được trong những năm qua Công ty được Chính phủ tặng bằng khen Chính phủ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua, phát triển khoa học - công nghệ. Các tổ chức Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.
3. Định hướng phát triển :
a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Trong năm 2012

· Tổng giá trị sản lượng:                       400 tỷ 


+ Trong đó: giá trị ngành Xây dựng:  394  tỷ 


+ Giá trị sản xuất khác:                           6  tỷ 
      + Doanh thu:                                       340  tỷ  


+ Lợi nhuận trước thuế:                        17   tỷ 


+ Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng /người / tháng  

· Kế hoạch đầu tư năm 2012:               25 tỷ 


+ Chuẩn bị đầu tư:                                         300 triệu đồng


+ Đầu tư trong năm:
                          24 tỷ 700 triệu đồng.      

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.


Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định đây là thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào khoảng năm 2020. Xuất phát từ chiến lược chung này, cho thấy nhu cầu vận chuyển người và hàng hóa ngày càng cao. Vai trò của ngành giao thông vận tải đóng một vị trí hết sức quan trọng đối với nền kinh tế. Trong đó ngành xây dựng cầu đường nói chung và ngành đường sắt nói riêng được xem như một ngành đi đầu trong các ngành tạo ra cơ sở vật chất hạ tầng cho xã hội. 


Được thành lập từ năm 1977, qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty công trình đường sắt 3 nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã có những bước phát triển thành công, xây dựng được hình ảnh và thương hiệu của mình trong nội bộ ngành đường sắt. Là một trong không nhiều những công ty thuộc khối xây dựng cơ bản có sự tăng trưởng tốt, cuộc sống của người lao động được quan tâm và cải thiện trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.


Tuy nhiên, bên cạnh những thành công cũng còn không ít những bất cập, đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện để đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Ban lãnh đạo Công ty đã xác định chính sách chất lượng “Hợp tác cùng chia sẻ để phát triển, chuyên nghiệp dần trong quản lý và công nghệ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty công trình đường sắt 3 nhằm cung cấp các sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng”. Từ chính sách này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 lựa chọn chiến lược là đơn vị xây dựng cơ bản đứng hàng đầu trong ngành đường sắt, khai thác sâu hơn và đa dạng hơn thị trường xây dựng; mở rộng và phát triển các ngành nghề hiện có. 

Để đạt được điều đó, vấn đề đầu tiên đó là về con người: Chúng ta cần có mội đội ngũ các nhà quản lý, các cán bộ kỹ thuật, lực lượng công nhân lành nghề và chuyên nghiệp. Điều đó đòi hỏi có sự đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề cho lực lượng công nhân nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển của ngành đường sắt trong từng giai đoạn. Quan tâm đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực về công nghệ đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị.

Tiếp cận nắm bắt thông tin kịp thời từ các Chủ đầu tư, xây dựng kế hoạch tham gia đấu thầu các dự án có quy mô tương xứng với năng lực cũng như phù hợp với chiến lược của Công ty. 

Việc đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại cũng cần được quan tâm, điều này góp phần tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường xây dựng. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hiện có, cũng như nguồn vốn vay cần hết sức hiệu quả và minh bạch tạo niềm tin đối với khách hàng và bản thân các cổ đông góp vốn cũng như người lao động.

Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả đầu vào, đầu ra nhằm cho ra đời những sản phẩm uy tín, chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện – đây là yếu tố quan trọng đối với việc giữ chân người lao động và tạo niềm tin để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty trong tình hình trước mắt cũng như lâu dài.

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị : 
1. Những nét nổi bật của Kết quả hoạt động trong năm 2011 : 
· Năm 2011 công ty đã hoàn các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận như  sau ( Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất ) :
- Tổng doanh thu đạt  

:
300,428 tỷ  đồng
- Lợi nhuận trước thuế  đạt 
:  
  16,565 tỷ  đồng 
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt :
  13,630 tỷ đồng
- Tính riêng tại công ty mẹ lợi nhuận sau thuế đạt 12,842 tỷ  đồng

- Cổ tức năm 2011 dự kiến : 15%/ vốn góp (sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2012).

· Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011 ( Theo báo cáo hợp nhất):

+ Tổng tài sản : 

411.775.029.989 đ
· Tài sản ngắn hạn :

        343.102.191.910  đ
· Tài sản dài hạn :

  
68.672.838.079  đ
+ Tổng nguồn vốn : 
411.775.029.989 đ
· Nợ phải trả :


        306.233.118.050 đ
· Vốn chủ sở hữu :


94.750.179.298 đ
· Lợi ích của cổ đông thiểu số :
10.791.732.641 đ
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch SXKD ( đã được thông qua tại ĐHĐCĐ):

Năm 2011 Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 thực hiện SXKD các công trình thi công xây lắp chủ yếu sau ( Theo số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất ) : 

Sản lương thực hiện :   306,945  tỷ  đạt  86 % so với kế hoạch.

Doanh thu thực hiện :   300,428  tỷ đạt  93,75  % so với kế hoạch.
Lợi nhuận sau  thuế thực hiện  : 13,630 tỷ đạt  85,18 % so với kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 2011-2012 như sau  : 
· Ngày 01 tháng 03 năm 2011 Công ty CP  ĐT & XD công trình 3 đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiêú ra công chúng ,  tăng vốn điêù lệ giai đoạn 1 töø  39.000.000.000 đồng lên 43.040.000.000 đông  

· Ngày 14 tháng 09 năm 2011 Công ty CP  ĐT & XD công trình 3 đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiêú   trả cổ tức ( 1.075.998 CP với tổng mệnh giá 10.759.980.000 đồng ),tăng vốn điêù lệ từ 43.040.000.000 đồng lên 53.799.980.000 đồng 

· Ngày 21 tháng 09 năm 2011 , Công ty CP  ĐT & XD công trình 3 đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiêú cho người lao động ( 181.000 CP với tổng mệnh giá : 1.810.000.000 đồng ) , tăng vốn điều lệ từ 53.799.980.000 đồng lên 55.609.980.000 đồng 
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm :  khoâng coù 
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :
Ngày 10/9/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1436/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Kết cấu hạ tầng đường sắt cần ưu tiên tập trung đầu tư để đi trước một bước, nhanh, đồng bộ, hợp lý, kết hợp phát triển từng bước vững chắc, đột phá đi thẳng vào hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát triển mạng đường sắt đối ngoại liên kết với các cảng biển và các quốc gia có cùng chung biên giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế; nhanh chóng phát triển mạng đường sắt đô thị làm nòng cốt trong vận tải công cộng tại các thành phố lớn, trước mắt ưu tiên Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”. Cụ thể

- Đến năm 2020: hoàn thành cải tạo, nâng cấp mạng đường sắt hiện có đạt tiêu chuẩn đường sắt quốc gia cấp I, hoàn thành kết nối đường sắt với các cảng biển quốc tế, nhà máy, khu kinh tế, khu mỏ và các trung tâm du lịch lớn…; phấn đấu hoàn thành xây dựng mới tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Đồng Đăng - Hà Nội; nhanh chóng phát triển giao thông vận tải bánh sắt tại các đô thị, trước mắt ưu tiên triển khai tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; ưu tiên xây dựng trước một số đoạn tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam; từng bước cải tạo mở rộng các khu đoạn đường sắt đơn hiện có thành đường đôi điện khí hoá và mở rộng các tuyến đường sắt đô thị đáp ứng nhu cầu vận tải nội - ngoại ô cũng như các vùng đô thị lớn;

- Đến năm 2030: hoàn thành mạng đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và triển khai xây dựng tại một số thành phố lớn khác; cơ bản hoàn thành mạng đường sắt cao tốc Bắc - Nam; triển khai xây dựng mạng đường sắt Tây Nguyên, đường sắt nối các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đường sắt đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. (Mục tiêu này đã được thể hiện cụ thể tại các quyết định 05/2011/QĐ-TTg, 06/2011/QĐ-TTg và 07/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011; của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phía Nam và miền Trung đến năm 2020 - định hướng đến năm 2030).

	Sơ lược Danh mục quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt thông thường, tốc độ cao và đô thị đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Kinh phí

(Tỷ VNĐ)



	· Nâng cấp các tuyến hiện có:

· Tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh: hoàn thiện đưa vào cấp 1 Đường sắt quốc gia.

· Xây dựng các đoạn tuyến mới:
- Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân: Xây dựng mới đường đơn lồng.

- Biên Hòa – Vũng Tàu: Xây dựng đường đôi khổ 1435m ĐKH.

- Thành phố Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Cần Thơ – Cà Mau: Xây dựng đường đôi khổ 1435m ĐKH.

- Tháp Chàm – Đà Lạt: Khôi phục tuyến cũ.

- Đường sắt làm mới nối vào các cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế: Cụm cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu: Thị Vải – Cái Mép, bến Đình Sao Mai.

· Đường sắt đô thị, liên vùng:
- Bến Thành – Suối Tiên

- Bến Bàu Cát – Ngã Sáu – Gò Vấp – Khánh Hội – Đại lộ Nguyễn Văn Linh.

- Đại lộ Nguyễn Văn Linh – Quận 2.

- Thành phố Hồ Chí Minh – Mỹ Tho.

- Thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa.

- Biên Hòa – Vũng Tàu.
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III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

· Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính thời điểm 31/12/2011

[image: image1.emf]STT Chỉ tiêu Đơn vị

tính Cty mẹ Hợp nhất Cty mẹ Hợp nhất

I

Cơ cấu tài sản & nguồn 

vốn

1 Cơ cấu tài sản

TS dài hạn / Tổng tài sản

% 17,38% 16,68%

20,56% 19,70%

TS ngắn hạn / Tổng tài sản % 82,62% 83,32% 79,44% 80,30%

2 Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn

% 70,40% 74,37%

68,36% 72,18%

Nguồn vốn chủ sở hữu / 

Tổng nguồn vốn

% 29,60% 23,01%

31,64% 24,21%

II

1Khả năng sinh lời

LN sau thuế /Doanh thu  % 4,24% 4,54% 5,93% 6,83%

LN sau thuế /Tài sản bình 

quân    % 4,49% 3,65% 6,39% 6,39%

LN sau thuế /Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu bình quân  % 26,04% 27,64% 46,29% 46,29%

2Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán hiện 

thời   ( TTS/NPT) lần 1,42      1,34           1,46              1,39            

Khả năng thanh toán nhanh 

(TSNH-HTK)/NNH lần 0,98      0,87           0,85              0,77            

Năm 2010

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Năm 2011


Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 2011 ( Báo cáo hợp nhất ) :
+ Tổng tài sản : 
          411.775.029.989 đ

· Tài sản ngắn hạn :

343.102.191.910 đ

· Tài sản dài hạn :

  68.672.838.079 đ

+ Tổng nguồn vốn : 
411.775.029.989 đ

· Nợ phải trả :


        306.233.118.050 đ

· Vốn chủ sở hữu :

          94.750.179.298 đ

· Lơi ích của cổ đông thiểu số     10.791.732.641  đ

· Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp :

[image: image2.emf]STTTên cổ đông

SLCP Tỷ lệ SH SLCP Tỷ lệ SH

1Vốn Nhà nươc 1.928.668       44,85% 2.410.835          43,35%

2Cổ đông khác 2.371.888       55,15% 3.150.163          56,65%

Công 4.300.556       100% 5.560.998          100%

1/1/2011 31/12/2011


· Cổ tức, lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn naêm 2011 : chưa chia

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
Năm 2011 Công ty chưa  hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra do những khó khăn riêng trong ngành xây dựng nói riêng và ngành kinh tế nói chung , cụ thể :

[image: image3.emf]Tên chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch   Thực hiện 

Tốc độ 

tăng 

trưởng

năm 2011 Giá trị

Tỷ lệ HT 

(%)

 n

ă

m 2010 

( BC h

ợ

p 

nh

ấ

t  

so vôùi 

2010 (%)

Giá trị sản lượng tỷ đồng 353,806   0,00% 321,019     0%

Doanh thu nt 320          300           93,88% 254,956     118%

Lợi nhuận trước thuế nt 16            16,565      103,53% 20,423       81%

Thuế TNDN  (25%) nt 4,00         4,141        103,53% 5,105         81%

Thuế TNDN được 

miễn nt 2,000       1,206        60,30% 2,068         58%

Thuế TNDN phải nộp nt 2,000       2,935        146,75% 3,037         97%

Thuế TNDN hoãn lại (0,016)        0%

Lợi nhuận sau thuế nt 14,000     13,630      97,36% 17,402       78%

Cổ tức % 15 25

Thực hiện năm 2011 ( 

Báo cáo hợp nhất)


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

- Công ty đã sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức và lao động cho Cơ quan công ty và các xí nghiệp trực thuộc nhằm đảm bảo cho các xí nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh tiến tới thực hiện phương án xây dựng các Xí nghiệp trở thành các đơn vị hoàn toàn chủ động trong SXKD.
Xây dựng, sửa đổi  và ban hành các quy chế quản ký về giao khoán, tài chính, tiền lương, chi tiêu ...nhằm quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
Tranh thủ tối đa các chính sách kích cầu của Nhà nước đảm bảo sử dụng có hiệu quả cao nhất nguồn vốn vay tín dụng phục vụ cho SXKD ..

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai gần :
- Năm 2012 doanh thu xây lắp đạt > 340 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt > 17 tỷ đồng ( 5% Doanh thu )
Đầu tư thiết bị đồng bộ phù hợp công nghệ sản xuất hiện đại sử dụng hiệu quả .

Đầu tư mới cơ sở sản xuất dầm thép và TVBT dự ứng lực tại Khu CN Hàm Kiệm I
Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề có tay nghề cao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
IV. Báo cáo tài chính

Các báo  cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán  gồm : Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất .
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Đơn vị kiểm toán độc lập :  Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam
2. Ý kiến của kiểm toán độc lập :
Cơ sở ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

         Không phủ nhận ý kiến của chúng tôi dưới đây, tuy nhiên chúng tôi xin lưu ý tới người sử dụng là báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của đơn vị được lập trên cơ sở số liệu của công ty mẹ và các công ty con, trong đó 2 công ty con là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Trường Lộc và Công Ty Cổ Phần Công Trình Thành Phát đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt và báo cáo kiểm toán của 2 công ty con này được phát hành dưới dạng ý kiến chấp nhận toàn phần; Do đó, số liệu hợp nhất có liên quan đến 2 công ty con đã nêu trên chúng tôi lấy theo số liệu của báo cáo kiểm toán đã phát hành bởi công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt.

         Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình 3  tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

3.
Ý kiến của kiểm toán nội bộ : Không có

VI. Các công ty có liên quan

· Tổng công ty đường sắt Việt Nam ( Nay là Đường sắt Việt Nam ) là đơn vị nắm giữ 43,35 % vốn góp của công ty ( Phần vốn Nhà nước )
· Các công ty con :

1> Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc ( Vốn góp của công ty CP ĐT & XD công trình 3 là : 4,5 tỷ đồng ( 531.000 CP )  chiếm 53,05% vốn điều lệ ) :

Doanh thu năm 2011 : 72,717 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế :   0,503  tỷ đồng 
Trong năm 2011, Cty cổ phần ĐT và XD công trình 3 nhận cổ tức từ Cty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc bằng  tiền : 345.150.000 đồng 
2> Công ty cổ phần công trình Thành Phát ( Vốn góp của công ty CP ĐT & XD công trình 3 là : 5,83  tỷ đồng chiếm 55 % vốn điều lệ )


Doanh thu năm 2011  : 52,54  tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 2,226  tỷ đồng 
Trong năm 2011, Cty cổ phần ĐT và XD công trình 3 nhận cổ tức từ Cty cổ phần  công trình Thành Phát  bằng  tiền : 874.500.000 đồng 
                3> Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng với vốn điều lệ 15 tỷ đồng   ( 100% vốn góp của công ty CP ĐT & XD công trình 3 ) :  Tính ñeán 31/12/2011 , Công ty cổ phần đầu tư và XD công trình 3 đã góp được 12.119.129.750 đồng 
VII. Tổ chức và nhân sự



1. Cơ cấu tổ chức của công ty đến ngày 31/12/2011 :

+ Đại hội đồng cổ đông: gồm các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. 


+ Hội đồng quản trị : Do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 7 thành viên :  Chủ tịch và 6 ủy viên HĐQT . Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thực thi nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị : Trong đó 05 thành viên đảm nhận các chức vụ quản lý, điều hành của Công ty và 02 thành viên không tham gia quản lý điều hành công ty.

+ Ban kiểm soát : Do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 3 thành viên : Trưởng ban và 2 ủy viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác , trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của Công ty.

+ Tổng Giám đốc công ty: Do HĐQT bổ nhiệm . Có quyền quyết định cao nhất về quản lý và điều hành công việc hàng ngày của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.




2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :
* Hội đồng quản trị :

ÔNG PHẠM VĂN THUÝ :
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Toång Giám đốc công ty

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1960

Nơi sinh :
Yên Mỹ - Yên Mô – Ninh Bình

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú :
65 Hiền Vương – Phường Phú Thạnh – Quận tân Phú – Tp Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư đường sắt 

Quá trình công tác : 

· Từ tháng 3/1983 đến tháng 8/1989: Kỹ sư kỹ thuật viên tại Công ty công trình 6 – Đông Anh – Hà Nội.

· Từ tháng 9/1989 đến tháng 3/1993: Đội phó Đội trưởng Đội 601 thuộc Công ty công trình 6 – Đông Anh – Hà Nội.

· Từ tháng 4/1993 đến tháng 12/1993: Giám đốc Xí nghiệp 601 thuộc  Công ty công trình 6 – Đông Anh – Hà Nội.

· Từ tháng 1/1994 đến tháng 9/1999 : Phó giám đốc Công ty tại Công ty công trình 6 – Đông Anh – Hà Nội.

· Từ tháng 10/1999 đến tháng 8/2004 nay: Giám đốc Công ty công trình đường sắt 3.

· Từ tháng 9/2004 đến thaùng 5/2011 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
· Từ tháng 6/2011 đến nay  : Chủ tịch HĐQT kiêm Toång Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Toång Giám đốc Công ty

Các tổ chức khác : Phó bí thư Đảng uỷ Cty CP ĐT & XD công trình 3

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 4/04/2012 : 3.019.992 cổ phiếu 

Trong đó  :   Sở hữu cá nhân  : 609.157  CP



Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 2.410.835 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2011 : 78.072 CP ( Em : Phạm Văn Đường )
ÔNG NGUYỄN XUÂN NGUYÊN : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Toång  giám đốc Công ty 

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1954

Nơi sinh : Hà Sơn – Hà Trung – Thanh Hóa

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : 28A Phạm Viết Chánh – Phường 19 - Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

· Từ tháng 3/1972 đến tháng 7/1974: Thanh niên xung phong tại Tổng đội 572 Chiến trường Lào

· Từ tháng 8/1974 đến tháng 5/1978: Sinh viên trường Trung học Đường Sắt – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

· Từ tháng 6/1978 đến tháng 4/1987: Cán bộ lao động tiền lương Công ty công trình đường sắt 3.

· Từ tháng 5/1987 đến tháng 3/1993: Đội trưởng đội kiến trúc 2 Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 4/1993 đến tháng 10/2001: Trưởng phòng TC – HC Công ty công trình đường sắt 3.

· Từ tháng 11/2001 đến tháng 8/2004: Phó giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng TC_HC Công ty công trình đường sắt 3.
· Từ tháng 9/2004 đến thaùng 5/2011 : Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng TC – HC Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

· Từ tháng 6/2011 đến nay: Phó Toång giám đốc kiêm Trưởng phòng TC – HC Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Toång giám đốc Công ty , Trưởng phòng TC – HC

Các tổ chức khác : Bí thư Đảng uỷ Công ty CP ĐT & XD công trình 3

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 04/04/2012 : 35.536 CP 
Trong đó : Sở hữu cá nhân  : 35.536 CP 


Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2011 : không 
ÔNG PHẠM NGỌC CÔI : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Toång  giám đốc Công ty 

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1955

Nơi sinh : Yên Bái

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : 143A/18 Ung Văn Khiêm – Phường 25 - Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đường sắt

Quá trình công tác :

· Từ tháng 8/1979 đến tháng 6/1990 : Kỹ sư kỹ thuật viên – Công ty công trình đường sắt 3.

· Từ tháng 7/1990 đến tháng 7/1997 :  Đội trưởng  đội 301 Công ty công trình đường sắt 3 .

· Từ tháng 8/1997 đến tháng 11/1998 : Trợ lý Giám đốc Công ty công trình đường sắt 3.

· Từ tháng 12/1998 đến tháng 8/2004 :  Phó giám đốc  Công ty công trình đường sắt 3 .
· Từ tháng 9/2004 đến thaùng 5/2011 : Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

· Từ tháng 6/2011 đến nay : Phó Toång giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Toång Giám đốc Công ty

Các tổ chức khác :     Uỷ viên thường vụ Công đoàn Công ty.




    Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 04/04/2012  :      156.643 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2011 :  Không

ÔNG NGUYỄN ĐỨC SOÁT : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Toång  giám đốc Công ty 

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1955

Nơi sinh : Nghĩa Hoà – Nghĩa Đàn - Nghệ An

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : 512/9 Trường Chinh – Phường 14 - Quận Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đường sắt

Quá trình công tác :

· Từ tháng 5/1980 đến tháng 4/2000 : Kỹ sư kỹ thuật viên- Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 5/2000 đến tháng 9/2002 : Phó phòng KT – CN Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 10/2002 đến tháng 8/2004 : Trưởng phòng KT – CN Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 9/2004 đến tháng 2/2006 : Trưởng phòng KT – CN - Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3

· Từ tháng 3/2006 đến thaùng 5/2011 : Phó giám đốc -Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
· Từ tháng 6/2011 đến nay  : Phó Toång giám đốc -Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Toång giám đốc Công ty, Trưởng phòng KT-CN .

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 04/04/2015 : 26.615 CP 
Trong đó : 
Sở hữu cá nhân  : 26.615 CP 


Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2011: Không

BÀ NGUYỄN KIM CHINH : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng công ty

Giới tính : Nữ

Năm sinh : 1968

Nơi sinh : Hải Phòng

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : 143A/36 Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác :

· Từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1998 : Thủ quỹ Công ty Công trình đường sắt 3

· Từ tháng 9/1998 đến tháng 3/2003 : Phó phòng TC – KT Công ty công trình đường sắt 3.

· Từ Tháng 4/2003 đến tháng 8/2004 : Trưởng phòng TC-KT Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 9/2004 đến nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng  Công ty 

Các tổ chức khác : 
Phó chủ tịch Công đoàn Công ty .

         



Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 04/04/2012 : 105.625 CP 
Trong đó : 
Sở hữu cá nhân  :              105.625 CP 


Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 04/04/2012 :9.975 CP ( Em : Nguyễn Tự Hương )
ÔNG LÊ VĂN NHƯƠNG : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm .
Giới tính : Nam

Năm sinh : 1966

Nơi sinh : Xuân Trúc – Ân Thi – Hưng Yên

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : Khối 4 _ Thị trấn Đông Anh _ Huyện Đông Anh _ Hà Nội

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ, cơ khí động lực

Quá trình công tác :

· Từ tháng 11/1985 đến tháng 6/1992: Công nhân làm Đường sắt  tại Xí nghiệp 604 – Công ty Công trình 6.

· Từ tháng 7/1992 đến tháng 7/1996 Sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải .

· Từ tháng 8/1996 đến tháng 12/1999 : Cán bộ Kỹ thuật  tại Xí nghiệp 604 – Công ty Công trình 6.

· Từ tháng 1/2000 đến tháng 5/2003 : Đội phó đội 301, đội trưởng đội 306 thuộc Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 6/2003 đến tháng 8/2004 :  Giám đốc Xí nghiệp 306 – Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 9/2004 đến tháng 9/2009 :  Giám đốc Xí nghiệp 306 – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
· Từ tháng 10/2009 đến nay : Giám đốc Công ty cổ phần công trình Thành Phát .
Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT .
Tổ chức khác  : Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty CP ĐT & XD công trình 3
                          Bí thư chi bộ Công ty cổ phần công trình Thành Phát trực thuộc Đảng bộ Cty

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 04/04/2012:  175.071 CP 
Trong đó :    Sở hữu cá nhân  :             175.071 CP 


Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2011: Không

ÔNG NGUYỄN QUANG VINH : Uỷ viên Hội đồng quản trị 

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1973

Nơi sinh : Thanh Phong – Thanh Liêm –  Hà Nam

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : 143A/60 Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường

Quá trình công tác :

· Từ tháng 2/1990 đến tháng 3/2001: Trung Úy, Kỹ sư cầu đường tại Lữ đoàn Công binh 25 – Quân khu 9.

· Từ tháng 4/2001 đến  tháng  11/2003 Đội trưởng thi công đội 305 Công ty công trình đường sắt 3.

· Từ tháng 12/2003 đến tháng 8/2004 : Giám đốc XN 305 Công ty công trình đường sắt 3

· Từ tháng 9/2004 đến 31/12/2008 : Giám đốc Xí nghiệp 305 – Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
· Từ 01/01/2009 đến nay : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc .
Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT .
Tổ chức khác : Bí thư chi bộ Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc - Trực thuộc Đảng bộ Cty

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 04/04/2012   : 317.995 CP 
Trong đó : Sở hữu cá nhân  :                   317.995 CP 


Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 04/04/2012: Không

* Ban Giám đốc :

ÔNG NGUYỄN VĂN LONG : Phó Toång Giám đốc công ty

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1952

Nơi sinh : Tiên tiến – Phù Tiên – Hải Dương

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : 174/10 Lý Chính Thắng – Phường 7 – Quận 3 – Tp HCM

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế Vận Tải ô tô, Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

· Từ tháng 5/1970 đến tháng 9/1976 :  Chiến sỹ E33 Cục vận tải – Tổng cục hậu cần

· Từ tháng 10/1976 đến tháng 12/1981 : Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sắt bộ.

· Từ tháng 1/1982 đến tháng 7/1983 : Cán bộ vụ tổ chức – Bộ GTVT 

· Từ tháng 8/1983 đến T12/1989 cán bộ Công ty xe khách Miền tây.

· Từ tháng 1/1990 đến tháng 4/1997 : Trưởng ban chỉ đạo Công ty, phó giám đốc công ty DVDL đường sắt Sài Gòn.

· Từ tháng 5/1997 đến tháng 8/2000 : Trưởng phòng KH-ĐT – Xí nghiệp liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 3

· Từ tháng 9 /2000 đến tháng 8/2004 : Phó giám đốc Công ty công trình đường sắt 3.
· Từ tháng 9 /2004 đến thang 5/2011 : Phó giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3.

· Từ tháng 6 /2011 đến nay : Phó Toång giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Toång Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3

Tổ chức khác  : Bí thư chi bộ Cơ quan trực thuộc Đảng bộ Công ty

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2011:    31.011 CP

Trong đó :   Sở hữu cá nhân  :                 31.011 CP 


Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 04/04/2012: Không

ÔNG VŨ CÔNG HOÀ : Phó Toång Giám đốc công ty

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1954

Nơi sinh : Thái Bình

Đận tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt nam

Địa chỉ thường trú : 155/3 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Tp HCM

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đường sắt

Quá trình công tác :

· Từ tháng 6/1979 đến tháng 3/1993:  Kỹ sư kỹ thuật viên – Xí nghiệp quản lý - Công ty quản lý Đường sắt Sài Gòn

· Từ tháng 4/1993 đến tháng 5/1996:  Đội trưởng đội thi công cơ giới   Công ty quản lý Đường sắt Sài Gòn

· Từ tháng 6/1996 đến tháng 5/2004:  Phó giám đốc Công ty quản lý Đường sắt Sài Gòn

· Từ tháng 6 /2004 đến tháng 8/2004 : Phó giám đốc Công ty công trình đường sắt 3.
· Từ tháng 8/2004 đến tahng 5/2011 : Phó giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3.

· Từ tháng 6/2011 đến nay : Phó Toång giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Toång Giám đốc Công ty 

Tổ chức khác  :  khoâng 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không

Số cổ phiếu năm giữ đến 04/04/2012 : 16.250  CP
Trong đó :   Sở hữu cá nhân  : 16.250 CP



Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP

Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2011: Không

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc: 

Công ty thực hiện trả lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban giám đốc theo Nghị định206/2004/NĐ –CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ và quy chế trả lương của Công ty đã được HĐQT phê duyệt
Tiền lương bình quân của GĐ cty năm 2011 :          22.033.942  đ/tháng

Tiền lương bình quân của Phó GĐ cty năm 2011 :  19.580.368   đ/tháng



Thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của công ty trích từ quỹ khen thưởng, từ quỹ lương dự phòng của công ty.
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động :
* Tổng số CBCNV tính đến hết ngày 31/12/2011 :     306 người  
Trong đó :  + Hợp đồng lao động không xác định thời hạn : 
203   người



+ Hợp đồng lao động có thời hạn từ 1-3 năm   :
103   người

· Kết cầu theo trình độ :

Trong đó : Đại học, cao đẳng 
:
 70 người ( trong đó : 11 nữ)


       Trung học

:
 18  người ( trong đó :   6 nữ)


        Công nhân ngành nghề kỹ thuật :  218 người ( trong đó : 2 nữ)        

* Các chế độ chính sách đối với người lao động :

· Chính sách đào tạo:


Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của Công ty với mục tiêu xây dựng một đội ngũ CB CNV thành thạo về nghiệp vụ và tay nghề, có trách nhiệm với công việc, gắn bó với Công ty đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc. tất cả các CB CNV trong Công ty đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện nâng cao tay nghề phù hợp với từng chức danh công tác , cụ thể : 

+ Nâng bậc lương hàng năm đạt từ 30% trở lên

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề.( Tư vấn giám sát, Quản lý dự án, Giám đốc dự án

+ Đào tạo nâng cao tay nghề cho CN trực tiếp SX khi chuyển đổi công việc.

+ Cử  cán bộ học tập, tham quan ở các đơn vị trong nước hoặc nước ngoài 

· Chính sách tiền lương, tiền thưởng:


Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Việc phân phối tiền lương được thực hiện công khai, dân chủ đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty :

+ 
Mỗi năm nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương, ngoài ra CB CNV còn được hưởng thêm lương theo năng suất và hoàn thành công việc vào các dịp lễ, tết.

+  
Chi ăn giữa ca cho người lao động: Trích từ trong chi phí giá thành công trình.

+ 
Tiền thưởng gồm: Thưởng cho các cá nhân , đơn vị có thành tích trong SX, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty. Thưởng thi đua hàng năm. 
Năm 2011 Thu nhập bình quân của CB CNV công ty là : 5.671.000 đ/người/tháng

· Chế độ nghỉ việc, đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN :


Tất cả CB CNV chính thức của Công ty đều được tham gia đóng BHXH, BHYT , BHTN và hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật lao động :

+ 
Người lao động nghỉ việc Công ty trả trợ cấp thôi việc = ½ tháng lương / năm ( lương bình quân 6 tháng ).

+ 
Đăng ký sổ BHXH và đóng BHXH, BHYT, BHTN  đầy đủ theo luật BHXH.

+ 
Giải quyết đầy đủ chế độ thai sản, ốm đau cho người lao động, thực hiện tốt chính sách cho người lao động khi bị tai nạn lao động.


+ Được khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm, đối với nữ CNV được khám bênh phụ nữ 02 lần /năm
5. Trong năm không có thay đổi thành viên HĐQT , Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng .
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát : 
* Hội đồng quản trị công ty gồm : 07 thành viên 
Ông Phạm văn Thuý – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Nguyên – UV HĐQT

Ông Phạm Ngọc Côi  – UV HĐQT

Ông Nguyễn Đức Soát  – UV HĐQT

Bà Nguyễn Kim Chinh  – UV HĐQT

Ông Lê Văn Nhương  – UV HĐQT

Ông Nguyễn Quang Vinh – UV HĐQT


Số thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành  SXKD của công ty : 

Ông Lê Văn Nhương  – UV HĐQT

Ông Nguyễn Quang Vinh – UV HĐQT

* Ban kiểm soát công ty gồm : 03 thành viên
Ông Trần Anh Thuần – Trưởng ban kiểm soát

Ông Trần Minh Hùng  - TV BKS

Ông Đăng Xuân Trường _ TV BKS


Không có thành viên BKS độc lập không điều hành.

*  Hoạt động của  HĐQT :

Trong năm 2011 HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp , sinh hoạt theo quy định . Các thành viên HĐQT tại công ty hầu hết đều kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành nên việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban giám đốc là rất sát sao và kịp thời thông qua :

· Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của ban giám đốc về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết , quyết định của HĐQT

· Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của ban giám đốc về việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, các cuộc họp giao ban sản xuất , xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong hệ thống các quy chế quản lý của công ty về ; giao khoán, chi tiêu, chế độ lương, thưởng, quản lý chất lượng ...

· Theo dõi và năm bắt kịp thời quá trình điều hành sản xuất , trong năm 2010 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ của HĐQT, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng điều lệ của công ty . Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền , thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nộp dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.
HĐQT giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD đối với bộ máy điều hành theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chồng chéo trong công tác quản lý , đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Giám đốc công ty. 

Cơ cấu của HĐQT chưa có các tiểu ban nhưng HĐQT đã phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả nhằm giúp HĐQT có những quyết định đúng đắn có những biện pháp chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD.
Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu  tăng vốn điều lệ từ 39.000.000.000 đ lên 55.609.980.000 đ đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD. 
Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như đầu tư nâng cao năng lực thi công , HĐQT công ty đã có những quyết định đúng thẩm quyền , kịp thời , có chọn lọc nhằm chỉ đạo Giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và triển khai đầu tư các dự án.

Quyết định kế hoạch SXKD năm 2012 và xây dựng định hướng phát triển SXKD 5 năm tới.
* Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD hàng quý, 6 tháng, một năm và báo cáo tài chính sau khi đã được kiểm toán. Các số liệu báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2011 hoàn toàn chính xác với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế.


Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT để định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty và chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2012.


Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2012. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.


Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT, tập trung hỗ trợ sát sao HĐQT để triển khai tốt nghị quyết.

* Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát  thực chi năm 2011 :

[image: image4.emf]ST

T Diễn giải

Số 

người

Thù lao b/q 

/người/tháng Tổng thu nhập Ghi chú

I Hội đồng quản trị 7 294.000.000           

Chủ tịch HĐQT 1 5.500.000           66.000.000             

Thành viên HĐQT 6 3.166.667           228.000.000           

II Ban kiểm soát 3 64.800.000             

Trưởng ban 1 3.000.000           36.000.000             

Thành viên 2 1.200.000           28.800.000             

Tổng cộng 10 358.800.000           


* Những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT :

[image: image5.emf]Thành viên 

SLCP %/VĐL SLCP %/VĐL SLCP %/VĐL

Phạm Văn Thuý 406.748         9,07% 609.157       13,58% 202.409       4,51%

Nguyễn Xuân Nguyên 25.229          0,56% 35.536         0,79% 10.307         0,23%

Phạm ngọc Côi 106.115         2,37% 156.643       3,49% 50.528         1,13%

Nguyễn Đức Soát 18.092          0,40% 26.615         0,59% 8.523          0,19%

Nguyễn Kim Chinh 75.000          1,67% 105.625       2,36% 30.625         0,68%

Nguyễn Quang vinh 247.996         5,53% 317.995       7,09% 69.999         1,56%

Lê văn Nhương 133.657         2,98% 175.071       3,90% 41.414         0,92%

Cộng 1.012.837      22,58% 1.426.642     31,81% 413.805       9,23%

Thay đổi 4/4/2012 1/1/2011


* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của  công ty  của thành viên :
· Hội đồng quản trị :

+ ÔNG PHẠM VĂN THUÝ :
Chủ tịch HĐQT kiêm Toång Giám đốc công ty


Trong năm 2011 Ông Phạm văn Thuý mua thêm :   202.409 cổ phiếu 
của đợt phát hành trong năm 2011
+ ÔNG NGUYỄN XUÂN NGUYÊN : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Toång  GĐ Công ty 
Trong năm 2011 Ông Nguyễn Xuân Nguyên  mua thêm :  10.307 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011
+ ÔNG PHẠM NGỌC CÔI : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Toång  GĐ Công ty 

Trong năm 2011 Ông Phạm ngọc Côi  mua thêm :  50.528 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011
+ ÔNG NGUYỄN ĐỨC SOÁT : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó GĐ Công ty 

Trong năm 2011  Ông Nguyễn Đức Soát  mua thêm :  8.523 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011.
+ BÀ NGUYỄN KIM CHINH : Uỷ viên HĐQT kiêm KTT công ty

Trong năm 2011 Bà Nguyễn Kim Chinh mua thêm : 30.625 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011.
+ ÔNG LÊ VĂN NHƯƠNG : Uỷ viên HĐQT 

Trong năm 2011 Ông Lê văn Nhương  mua thêm :  41.414 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011
+ ÔNG NGUYỄN QUANG VINH : Uỷ viên HĐQT 

Trong năm 2011,  Ông Nguyễn Quang Vinh  mua thêm :  69.999 cổ từ đợt phát hành trong năm 2011
· Ban giám đốc điều hành :
+ ÔNG NGUYỄN VĂN LONG  : Phó Giám đốc Công ty 
Trong  năm  2011 Ông Nguyeãn  Văn Long  đã mua thêm :  6.201 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011
+ ÔNG VŨ CÔNG HOÀ  : Phó Giám đốc Công ty 
Trong năm 2011,   Ông Vũ Công Hoà đã mua thêm :  3.250 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011
· Ban Kiểm Soát :
+ ÔNG TRẦN ANH THUẦN   : Trưởng ban kiểm soát  
Trong năm 2011 Ông Trần Anh Thuần  đã mua thêm :  16.124 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011
+ ÔNG TRẦN MINH HÙNG   : Thành viên ban kiểm soát  
Trong năm 2011 Ông Trần Minh Hùng  đã mua thêm :  2.604 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011
+ ÔNG ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG  : Thành viên Ban  kiểm soát  
Trong năm 2011 Ông Đặng Xuân Trường đã đã mua thêm :  18.082 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2011.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn :
Theo danh sách chốt ngày 04/04/2012:

2.1. Cổ đông Nhà nước :

Tên cổ đông : Tổng công ty đường sắt Việt nam ( Nay là Đường Sắt Việt Nam )
Địa chỉ  : 118 lê duẩn – Tp Hà nội

Số lượng cổ phần nắm giữ : 2.410.835 cổ phần chiếm  43,35%/ vốn góp                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.2 Cổ đông lớn khác trong nước nắm giữ > 5% /vốn góp :

[image: image6.emf]STT CỔ ĐÔNG Năm sinh Địa chỉ

SLCP TLSH

1Phạm văn Thuý 1960

65B Đường 15,F18, Tân 

Bình , Tp HCM 609.157       10,95%

2Nguyến Quang Vinh 1973

143A/62 UVK, F25, Q 

BThạnh, Tp HCM 317.995       5,72%

Vốn góp

 
        3.3 . Cổ đông nước ngoài  :  không có.
                                                         Tp , Hồ Chí Minh ngày 12  tháng 04 năm 2012
                CTY CỔ PHẦN ĐT & XD CÔNG TRÌNH 3
                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                     ( ĐÃ KÝ )
                               PHẠM VĂN THÚY 
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		STT		Tên cổ đông		1/1/11				31/12/2011

						SLCP		Tỷ lệ SH		SLCP		Tỷ lệ SH

		1		Vốn Nhà nươc		1,928,668		44.85%		2,410,835		43.35%

		2		Cổ đông khác		2,371,888		55.15%		3,150,163		56.65%

				Công		4,300,556		100%		5,560,998		100%
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		STT		Diễn giải		Số người		Thù lao b/q /người/tháng		Tổng thu nhập		Ghi chú

		I		Hội đồng quản trị		7				294,000,000

				Chủ tịch HĐQT		1		5,500,000		66,000,000

				Thành viên HĐQT		6		3,166,667		228,000,000

		II		Ban kiểm soát		3				64,800,000

				Trưởng ban		1		3,000,000		36,000,000

				Thành viên		2		1,200,000		28,800,000

				Tổng cộng		10				358,800,000






_1395741948.xls
Sheet1

		Thành viên		1/1/11				4/4/12				Thay đổi

				SLCP		%/VĐL		SLCP		%/VĐL		SLCP		%/VĐL

		Phạm Văn Thuý		406,748		9.07%		609,157		13.58%		202,409		4.51%

		Nguyễn Xuân Nguyên		25,229		0.56%		35,536		0.79%		10,307		0.23%

		Phạm ngọc Côi		106,115		2.37%		156,643		3.49%		50,528		1.13%

		Nguyễn Đức Soát		18,092		0.40%		26,615		0.59%		8,523		0.19%

		Nguyễn Kim Chinh		75,000		1.67%		105,625		2.36%		30,625		0.68%

		Nguyễn Quang vinh		247,996		5.53%		317,995		7.09%		69,999		1.56%

		Lê văn Nhương		133,657		2.98%		175,071		3.90%		41,414		0.92%

		Cộng		1,012,837		22.58%		1,426,642		31.81%		413,805		9.23%
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		STT		CỔ ĐÔNG		Năm sinh		Địa chỉ		Vốn góp

										SLCP		TLSH

		1		Phạm văn Thuý		1960		65B Đường 15,F18, Tân Bình , Tp HCM		609,157		10.95%

		2		Nguyến Quang Vinh		1973		143A/62 UVK, F25, Q BThạnh, Tp HCM		317,995		5.72%
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		Tên chỉ tiêu		ĐVT		Kế hoạch		Thực hiện năm 2011 ( Báo cáo hợp nhất)				Thực hiện		Tốc độ tăng trưởng

						năm 2011		Giá trị		Tỷ lệ HT (%)		năm 2010 ( BC hợp nhất		so với 2010 (%)

		Giá trị sản lượng		tỷ đồng		353.806				0.00%		321.019		0%

		Doanh thu		nt		320		300		93.88%		254.956		118%

		Lợi nhuận trước thuế		nt		16		16.565		103.53%		20.423		81%

		Thuế TNDN  (25%)		nt		4.00		4.141		103.53%		5.105		81%

		Thuế TNDN được miễn		nt		2.000		1.206		60.30%		2.068		58%

		Thuế TNDN phải nộp		nt		2.000		2.935		146.75%		3.037		97%

		Thuế TNDN hoãn lại										(0.016)		0%

		Lợi nhuận sau thuế		nt		14.000		13.630		97.36%		17.402		78%

		Cổ tức		%		15						25
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		STT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năm 2011				Năm 2010				Năm

						tính		Cty mẹ		Hợp nhất		Cty mẹ		Hợp nhất		2008

		I		Cơ cấu tài sản & nguồn vốn

		1		Cơ cấu tài sản

				TS dài hạn / Tổng tài sản		%		17.38%		16.68%		20.56%		19.70%		8.68%

				TS ngắn hạn / Tổng tài sản		%		82.62%		83.32%		79.44%		80.30%		91.32%

		2		Cơ cấu nguồn vốn

				Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		%		70.40%		74.37%		68.36%		72.18%		83.02%

				Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		%		29.60%		23.01%		31.64%		24.21%		16.98%

		II		Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

		1		Khả năng sinh lời

				LN sau thuế /Doanh thu		%		4.24%		4.54%		5.93%		6.83%		4.23%

				LN sau thuế /Tài sản bình quân		%		4.49%		3.65%		6.39%		6.39%		4.52%

				LN sau thuế /Vốn đầu tư của chủ sở hữu bình quân		%		26.04%		27.64%		46.29%		46.29%		32.99%

		2		Khả năng thanh toán

				Khả năng thanh toán hiện thời   ( TTS/NPT)		lần		1.42		1.34		1.46		1.39		1.20

				Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NNH		lần		0.98		0.87		0.85		0.77		0.94






